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TÌNH HÌNH CHỈ ĐỊNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH  
TẠI MỘT SỐ KHOA BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG 

 

Lê Xuân Ngọc, Lê Kiến Ngãi 
Bệnh viện Nhi Trung ương 

TÓM TẮT 
Mục tiêu: Đánh giá việc chỉ định sử dụng kháng 

sinh tại Bệnh viện Nhi Trung ương.  
Đối tượng: 98 bệnh nhi được lựa chọn ngẫu nhiên 

tại các khoa Hô hấp, Truyền nhiễm và Miễn dịch- Dị 
ứng- Khớp của Bệnh viện Nhi trung ương.  

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang.  
Kết quả: 21,4% bệnh nhi được chỉ định sử dụng 

kháng sinh mặc dù không có bằng chứng nhiễm 
khuẩn. Kháng sinh dùng chủ yếu bằng đường tiêm; 
55,2% số bệnh nhi được dùng duy nhất một loại kháng 
sinh. Kháng sinh được lựa chọn hàng đầu là nhóm 
Cephalosporins, kế đến là nhóm Aminoglycosids.  

Kết luận: Sử dụng kháng sinh còn chưa hợp lý, cần 
xây dựng hướng dẫn sử dụng kháng sinh tại bệnh viện 
Nhi Trung ương.  

Từ khoá: Kháng sinh, chỉ định 
summary 
Objectives: To evaluate the treatment with 

antibiotics in the NHP.  
Subjects: 98 patients were randomly selected at the 

Respiratory Department, Infectious disease 
Department and Immunology-Allergy-Arthrology 
Department.  

Method: Cros- sectional descriptive study.  
Results: 21.4% of patients were treated with 

antibiotics even though there is no evidence of 
infection. Antibiotics are primarily used by injection with 
only 55.2% of patients used only one type of 
antibiotics. The most common antibiotics selected is 
Cephalosporins group, then Aminoglycosids group.  

Conclusion: The use of antibiotics are still not 
reasonable, should develop guidance on the use of 
antibiotics in NHP. 

Keywords: Antibiotics, indication 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Sử dụng kháng sinh (KS) không hợp lý không 

những làm tăng gánh nặng chi phí điều trị của người 
bệnh, ảnh hưởng tới ngân sách của các cơ sở y tế, mà 
còn làm tăng nguy cơ kháng kháng sinh của vi khuẩn. 
Theo báo cáo của Bệnh viện Nhi Trung ương, tiền 

thuốc kháng sinh chiếm 30-40% chi phí hàng năm cho 
công tác dược, tiêu tốn hàng chục tỷ đồng mỗi năm. 
Hơn nữa, sử dụng kháng sinh dễ gây hiện tư ượng quá 
mẫn, nhất là sốc phản vệ khi dùng đường tiêm mạch 
máu, có thể gây chết người. Tuy nhiên, chỉ định điều trị 
kháng sinh cho bệnh nhi, nhất là bệnh nhi điều trị nội 
trú còn chưa chuẩn mực. Vì vậy, nghiên cứu này nhằm  

Mục tiêu: Đánh giá việc chỉ định sử dụng kháng 
sinh cho bệnh nhân không nặng tại một số khoa của 
Bệnh viện Nhi Trung ương. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
1. Đối tượng: 98 bệnh nhi được lựa chọn ngẫu 

nhiên tại các khoa Hô hấp, Truyền nhiễm và khoa 
Miễn dịch- Dị ứng- Khớp của bệnh viện Nhi Trung 
ương. 

2. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, 
được tiến hành từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2010. 
Đánh gía thông qua các triệu chứng lâm sàng được ghi 
nhận tại hồ sơ bệnh án, các thăm dò cận lâm sàng và 
điều trị. Bệnh nhi được coi là có bằng chứng nhiễm 
khuẩn (BCNK), khi có: 

- Số lượng Bạch cầu máu ngoại vi 15 000/mm3 
và/hoặc số lượng Bạch cầu đa nhân trung tính tuyệt đối 
10 000/mm3 

- Và/ hoặc CRP(C-Reactive Protein) 30mg/dl 
- Kết hợp các triệu chứng lâm sàng: Sôt cao, ran 

ẩm nhỏ hạt ở phổi, hình ảnh tổn thương nhu mô trên X-
Q phổi, kết quả cấy máu, cấy dịch màng phổi, cấy dịch 
não tuỷ.v.v(nếu có). 

Các số liệu sẽ được làm sạch, mã hoá và nhập và 
phân tích trên phần mềm SPSS 13.0. Sử dụng test khi 
bình phương để kiểm tra sự khác biệt mang ý nghĩa 
thống kê giữa hai hay nhiều tỷ lệ %. 
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Kết quả 
Bảng 1. Dữ liệu cơ bản về đối tượng nghiên cứu 

Giới 
Tuổi Địa chỉ Nhập viện từ 

Tổng 
số < 6 ≥ 6 Hà Nội 

Tỉnh 
khác 

BV 
khác 

Nhà 

Nam 
(%) 

64 
(90,1) 

7 
(9,9) 

32 
(45,1) 

39 
(54,9) 

23 
(32,4) 

48 
(67,6) 

71 
(72,5) 

Nữ 
(%) 

23 
(85,2) 

4 
(14,8) 

8 
(29,6) 

19 
(70,4) 

10 
(37,0) 

17 
(63,0) 

27 
(27,5) 

Tổng 
(%) 

87 
(88,8) 

11 
(11,2) 

40 
(40,8) 

58 
(49,2) 

33 
(30,6) 

65 
(69,4) 

98 
(100,0) 

Nhận xét: Đa số bệnh nhi trong khảo sát của chúng 
tôi là trẻ nam, dưới 6 tuổi. Không có sự khác biệt rõ rệt 
về địa dư và nơi chuyển viện, ngoại trừ nhóm trẻ trai có 
tỷ lệ nhập viện từ nhà cao hơn nhóm được chuyển đến 
từ tuyến dưới (p<0,05). 

 Bảng 2: Bệnh nhân có bằng chứng nhiễm khuẩn 

Tên khoa 
Có BCNK Không có BCNK Tổng 

số n % n % 
Hô hấp 33 89,2 4 10,8 37 

Truyền nhiễm 14 53,8 12 46,2 26 
MD - Dị ứng - Khớp 19 54,2 16 45,7 35 

Tổng cộng 66 67,3 32 32,7 98 
Nhận xét: Chỉ có 67% bệnh nhi có bằng chứng 

Nhiễm khuẩn. 
Bảng 3. Tình hình chỉ định kháng sinh  
 Có sử dụng KS Không sử dụng KS p OR 

CÓ BCNK 
65 

(98,5%) 
1 

(1,5%) 
 

<0.001 
 
34 

Không có 
BCNK 

21 
(65,6%) 

11 
(34,4%) 

Tổng cộng 86 12 
Nhận xét: 21 bệnh nhi không có bằng chứng nhiễm 

khuẩn được dùng kháng sinh (chiếm 21,4% tổng số 
bệnh nhi), cao hơn một cách có ý nghĩa (p<0,001) so 
với nhóm không có bằng chứng nhiễm khuẩn và không 
dùng kháng sinh. 

 Bảng 4: Đường dùng kháng sinh 

Đường dùng 
Khoa  
Hô hấp 

Khoa  
Truyền nhiễm 

Khoa Miễn dịch 
- Dị ứng - Khớp 

n % n % n % 
Tiêm 33 89,2 20 76,9 14 40,0 
Uống 4 10,8 4 15,4 11 31,4 

Không dùng KS 0 0 2 7,7 10 28,6 
Tổng cộng 37 100 26 100 35 100 
Nhận xét: Ngoại trừ khoa Miễn dịch - Dị ứng - Khớp 

chỉ có 40% bệnh nhi được dùng kháng sinh bằng 
đường tiêm, tỷ lệ này ở hai khoa còn lại cao hơn một 
cách có ý nhĩa (p<0,001). 

 Bảng 5: Số loại kháng sinh đường tiêm được dùng 
trên một bệnh nhi 

Số loại 
kháng 
sinh 

Khoa  
Hô hấp 

Khoa  
Truyền 
nhiễm 

Khoa  
Miễn dịch - Dị 
ứng - Khớp 

Chung cả  
3 khoa 

n % n % n % n % 
1 loại 18 54,5 9 45,5 10 71,4 37 55,2 
2 loại 11 33,3 9 45,5 4 28,6 24 35,8 
3 loại 4 12,2 2 10,0 0 0 6 9,0 
Tổng 
cộng 

33 100 20 100 14 100 67 100 

Nhận xét: Có 55,2% bệnh nhi được điều trị bằng 1 
loại kháng sinh đường tiêm. 

Bảng 6. Các loại kháng sinh được sử dụng 

Nhóm kháng sinh 
Khoa 
 Hô hấp 

Khoa  
Truyền nhiễm 

Khoa Miễn dịch - 
Dị ứng - Khớp 

n % n % n % 
Cephalosporins 25 52,1 18 58,1 12 66,7 
Aminoglycosides 9 18,8 5 16,1 3 16,7 

Khác 14 29,1 8 35,8 3 16,6 
Tổng cộng 48 100 31 100 18 100 
Nhận xét: Khoảng 50-65% kháng sinh được lựa 

chọn thuộc nhóm Cephalosporins. Nhóm kháng sinh 
được ưa dùng thứ 2 là nhóm Aminoglycosides.  

BÀN LUẬN 
Hầu hết trẻ nhập viện trong khảo sát này là trẻ trai, 

dưới 6 tuổi và đến thẳng từ nhà (tức không qua bất cứ 
cơ sở y tế nào cả trước khi nhập viện) (p<0,01). Kết 
quả này cũng phù hợp với báo cáo tổng kết hàng năm 
của Bệnh viện Nhi Trung ương và các nghiên cứu khác 
(2), là nhóm trẻ nhập viện điều trị nội trú đa số là trẻ 
nhỏ dưới 6 tuổi. Trẻ trai cao hơn trẻ gái có lẽ do tỷ lệ 
sinh trẻ trai cao hơn trẻ gái tồn tại trong nhiều năm ở 
nước ta. 69,4% trẻ nhập viện thẳng từ nhà cho thấy 
hầu hết là nhiễm vi khuẩn cộng đồng (nếu có). 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, mặc dù không có 
tiêu chuẩn vàng là phân lập được vi khuẩn gây bệnh 
để khẳng định chắc chắn là bệnh nhi có nhiễm khuẩn. 
Tuy nhiên, chúng tôi đã dựa vào kết quả số lượng Bạch 
cầu máu ngoại vi, định lượng CRP, kết hợp với triệu 
chứng lâm sàng và các kết quả xét nghiêm khác để 
khẳng định bệnh nhi có bằng chứng nhiễm khuẩn hay 
không. Các tiêu chuẩn này đã được nhiều tác giả 
khuyên dùng và hiện được áp dụng là tiêu chuẩn chỉ 
định kháng sinh tại các cơ sở y tế khám chữa bệnh cho 
trẻ em [3,4,5,6 ]. 

Bằng chứng nhiễm khuẩn gặp ở 67% bệnh nhi 
nghiên cứu. Trong đó, 89% bệnh nhi ở khoa Hô hấp có 
bằng chứng này. Tỷ lệ này ở nhóm bệnh nhi ở hai khoa 
còn lại là xấp xỉ 50% mà thôi. Tuy nhiên, có tới 87,8% 
bệnh nhi được điều trị kháng sinh. Đặc biệt, 65,6% 
bệnh nhi không có bằng chứng nhiễm khuẩn được 
dùng kháng sinh, cao hơn một cách có ý nghĩa 
(p<0,001) so với nhóm không có bằng chứng nhiễm 
khuẩn và không dùng kháng sinh. Kết quả này cho 
thấy có khoảng 20% bệnh nhi bị sử dụng kháng sinh 
chưa hợp lý. Tình trạng lạm dụng kháng sinh trong điều 
trị đều gặp ở 3 nhóm bệnh nhi tại 3 khoa được khảo 
sát, nếu ta so sánh giữa tỷ lệ có bằng chứng nhiễm 
khuẩn với tỷ lệ dùng kháng sinh (bảng 2 và bảng 4). Lý 
giải về điều này chúng tôi cho rằng, một phần có lẽ do 
bác sĩ nhận định chưa đúng mức bệnh lý của bệnh nhi, 
phần khác do tâm lý e ngại nhiễm khuẩn bệnh viện do 
bệnh nhi phải nằm viện trong điều kiện quá tải nên 
nhiều bệnh nhi phải nằm ghép, điều kiện vệ sinh chưa 
thật tốt. 

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, hầu hết kháng 
sinh đều được dùng đường tiêm, nhất là tiêm tĩnh mạch 
(bảng 4), đương nhiên sẽ làm tăng chi phí điều trị, tăng 
gánh nặng công việc cho điều dưỡng và tăng nguy cơ 
sốc phản vệ có thể xảy ra. Khoa Miễn dịch- Dị ứng- 
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Khớp là khoa có tỷ lệ dùng kháng sinh đường uống cao 
nhất là gần 50%. Có lẽ do tính chất và mức độ nhiễm 
khuẩn của bệnh nhi ở khoa này có phần nhẹ nhàng 
hơn. 

Bảng 5 và 6 cho thấy chỉ có khoảng 50-70% bệnh 
nhi được dùng 1 loại kháng sinh tiêm. Số còn lại đều 
có kết hợp với kháng sinh thứ 2, thậm chí phải dùng 
đến kháng sinh thứ 3 trong một đợt điều trị. Kháng sinh 
được lựa chọn hàng đầu là nhóm Cephalosporins, kế 
đến là nhóm Aminoglycosids. Kết quả của chúng tôi 
cũng phù hợp với nghiên cứu của Nguyễn Thị Hiền 
Lương tại bênh viện Viêt- Đức giai đoạn 2009-2011 [1]. 
Nếu chỉ xét đến yếu tố 69,4% bệnh nhi trong nhóm 
nghiên cứu nhập viện thẳng từ gia đình mà không qua 
điều trị tại bất cứ cơ sở y tế nào cả, thì việc sử dụng 
kháng sinh này có vẻ không hợp lý. Tuy nhiên, cũng 
cần phải bàn sâu hơn về mức độ nặng của bệnh, tính 
kháng kháng sinh của vi khuẩn phân lập được,v.v, để 
khẳng định điều này và nó cần nghiên cứu sâu hơn 
trong một nghiên cứu khác. 

KẾT LUẬN 
Trên một phần năm (21,4%) bệnh nhi được chỉ định 

sử dụng kháng sinh chưa hợp lý 
Kháng sinh dùng chủ yếu bằng đường tiêm với chỉ 

55,2% số bệnh nhi được dùng duy nhất một loại kháng 
sinh. 

Kháng sinh được lựa chọn hàng đầu là nhóm 
Cephalosporins, kế đến là nhóm Aminoglycosids.  

Nguy cơ tỷ lệ kháng kháng sinh của vi sinh vật gây 
bệnh ngày càng cao cũng như những ảnh hưởng đến 
chi phí điều trị nếu việc chỉ định kháng sinh không 
được tuân thủ nghiêm ngặt 

Do đó, cùng với xây dựng hướng dẫn sử dụng 
kháng sinh hợp lý cần có các biện pháp giám sát thúc 
đảy sự tuân thủ chỉ định kháng sinh tại Bệnh viện Nhi 
Trung ương cũng như các bệnh viện trẻ em khác. 
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NHẬN THỨC CỦA LÃNH ĐẠO VÀ CÁN BỘ QUẢN Lý BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH ĐẮK LẮK  

VỀ CHUẨN BỊ ĐÁP ỨNG VỚI TÌNH HUỐNG CHẤN THƯƠNG HÀNG LOẠT  
 

Đỗ Thị Thược - Trường Đại học Tây Nguyên 
Hà Văn Như - Trường Đại học Y tế công cộng 

 
TÓM TẮT 
Nghiên cứu định tính nhằm mô tả nhận thức của 

lãnh đạo bệnh viện và các khoa/phòng của bệnh viện 
đa khoa tỉnh Đắk Lắk về chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng 
với tình huống chấn thương hàng loạt (CTHL), những 
khó khăn, thuận lợi và các giải pháp nhằm tăng cường 
công tác chuẩn bị đáp ứng với CTHL. Kết quả: đối 
tượng nghiên cứu đều nhận thấy những nguy cơ có thể 
gây ra CTHL gồm: lũ lụt, cháy nổ, động đất, tai nạn 
giao thông (TNGT), tai nạn lao động. Đặc biệt CTHL 
do chất nổ (đạn, bom mìn) cũng được nêu ra. Vai trò 
quan trọng của bệnh viện trong đáp ứng với tình huống 
CTHL là quản lý CTHL hiệu quả, giảm tử vong, di 
chứng và các hậu quả sức khỏe khác. Bệnh viện đã có 
sự chuẩn bị sẵn sàng và có khả năng đáp ứng được 
nhu cầu cấp cứu trong tình huống CTHL với số lượng 
dưới 50 nạn nhân mà không gặp khó khăn. Những 
thuận lợi cơ bản gồm cán bộ lãnh đạo bệnh viện có 
nhận thức đúng về nguy cơ CTHL, có kế hoạch đáp 

ứng hàng năm, có sự chuẩn bị thuốc, cơ sở vật chất và 
trang thiết bị. Những khó khăn chính gồm: thiếu nhân 
lực được đào tạo bài bản về CTHL, chưa tổ chức diễn 
tập và không có nguồn kinh phí dành riêng cho quản lý 
CTHL. Khuyến nghị: bệnh viện cần tổ chức đào tạo về 
QLCTHL cho cán bộ, tổ chức diễn tập hàng năm và có 
cơ chế tài chính phù hợp cho chuẩn bị sẵn sàng đáp 
ứng với CTHL của bệnh viện. 

Từ khóa: chấn thương hàng loạt, tình huống khẩn 
cấp, tỉnh Đắk Lắk 

SUMMARY 
The objectives of this qualitative study is to explore 

perspective of managers and key staff of General 
hospital of Dak Lak province on the importance of 
hospital preparedeness for mascasualty management 
and advantages and barierrs hampering the 
implementation of the preparedness. Results: 
managers and key staff of the hospital realized the 


